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( Số : 01 /BC-HĐQT )

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY : 

I.1- Những sự kiện quan trọng :

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre ( dưới đây viết tắt là Cty ) được thành lập theo Quyết định số 1852/QĐ-UB ngày 24/5/2004 của UBND tỉnh Bến Tre trên cơ sở cổ phần hóa DNNN Công ty Vật liệu xây dựng Bến Tre. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2004 theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5503-000020 ( từ ngày 20/10/2009 là số 1300108704 ) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre cấp. 

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

- Tên viết tắt : CTY CP VLXD BẾN TRE

- Trụ sở đặt tại : 207D Nguyễn Đình Chiểu - xã Phú Hưng - Thành phố Bến Tre.

- Điện thoại số : ( 075 ) 3822315 - 3822319 - 3822376 - 3829857

- Fax : ( 075 ) 3822319. 

- Email : vlxdbentre@yahoo.com.vn
     - Website : www.vlxdbentre.com

- Tài khoản số : 721.10.00.001143.2 tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Bến Tre.

Ngày 03/04/2007, Cty đăng ký Cty đại chúng với Uûy ban Chứng khoán nhà nước.

Ngày 22/01/2010, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo số 55/TB-SGDHN v/v chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Cty CP VLXD Bến Tre.    

I. 2- Quá trình phát triển :

a/ Ngành nghề kinh doanh :

 Hiện nay, Cty hoạt động trên các lĩnh vực sau :

- Khai thác cát sông;

- Sản xuất, kinh doanh VLXD và các mặt hàng trang trí nội thất;

- San lấp mặt bằng;

- Vận tải hàng hóa;

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình dân dụng và công nghiệp ( đăng ký bổ sung năm 2005 ). Thi công xây dựng các công trình : dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cầu, đường ( đăng ký bổ sung năm 2006 ), công viên cây xanh và trồng cây xanh ( đăng ký bổ sung năm 2009 );

- Môi giới bất động sản và dịch vụ nhà đất ( đăng ký bổ sung năm 2005 );

- Kinh doanh xăng, dầu, dầu nhờn, gas ( đăng ký bổ sung năm 2006 );

- Sản xuất, kinh doanh bê tông tươi và cấu kiện bê tông đúc sẳn ( đăng ký bổ sung năm 2006 );

- Kinh doanh cho thuê cảng, kho bãi và dịch vụ bốc dỡ hàng hóa ( đăng ký bổ sung năm 2006 ).

b/ Tình hình hoạt động :

Năm 2009 đi qua với nhiều biến động trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối diện với những vấn đề riêng của mình. Trong tình hình đó, hoạt động của đơn vị gặp nhiều thử thách có lúc tưởng chừng không thể trụ vững nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của HĐQT, BGĐ đã phát huy được sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực phấn đấu vượt qua khó khăn. Đồng thời, mạnh dạn đầu tư nâng cao năng lực để hoàn thành nhiệm vụ : kinh doanh có lãi, nộp ngân sách đúng qui định, bảo tồn vốn và có tích lũy, ổn định đời sống CB CNV.

I.3- Định hướng phát triển :

Đảm bảo các hoạt động SXKD hiện có ổn định và tăng trưởng theo đà tăng trưởng chung của nền kinh tế. Chủ động nắm bắt các cơ hội đầu tư mở rộng hoạt động Cty sang các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực VLXD và thi công xây dựng. Thực hiện liên doanh, liên kết để phát triển ra thị trường khu vực.

Trước mắt, Cty triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho đơn vị được tiến hành lập dự án đầu tư; đồng thời xin phép khai thác mỏ cát mới, đẩy mạnh hoạt động thi công xây dựng.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :


HĐQT Cty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên không tham gia điều hành ( chiếm tỉ lệ 20% ). HĐQT hoạt động tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị của Cty.


II.1- Những hoạt động chính của HĐQT trong năm 2009 :



a/ Hàng quí, HĐQT tiến hành họp định kỳ một lần. Trong phiên họp định kỳ, HĐQT nghe BGĐ báo cáo các vấn đề :


- Tình hình hình thực hiện và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thi công xây dựng ...


- Tình hình tài chính.


- Các vấn đề về công tác tổ chức - hành chánh … 


Từ đó, HĐQT đã kịp thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo giúp BGĐ điều hành đạt hiệu quả trong hoạt động SXKD. 

b/ Ngoài các hoạt động định kỳ trên, trong năm 2009, HĐQT đã xem xét và đi đến thống nhất giải quyết các vấn đề sau : 

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ( VIETVALUES® ) -  Địa chỉ : 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh , Việt Nam thực hiện kiểm toán năm 2009.

- Thông qua kế hoạch Lao động - Tiền lương, duyệt đơn giá tiền lương năm 2009 và điều chỉnh đơn giá tiền lương theo đúng tinh thần công văn số 2187/TTg-KGVX ngày 06/11/2009 của Thủ tường Chính phủ và Nghị quyết ĐH cổ đông năm 2009.

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. 

- Chọn Cty Chứng khoán Đông Á tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu ở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đến nay đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Cty.  

- Chọn Cty Phát triển Hạ tầng các khu Công nghiệp Bến Tre tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Phú Tân ( Phường Phú Tân, TP Bến Tre ) và Khu tái định cư Mỹ Thạnh An ( xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre ). 

- Chọn Cty TNHH kiến trúc Alpha lập qui hoạch 1/500 và lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Phú Tân ( Phường Phú Tân, TP Bến Tre ) và Khu tái định cư Mỹ Thạnh An ( xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre ). 

- Thực hiện công tác phúc lợi xã hội : hổ trợ học sinh nghèo hiếu học, học sinh vùng sâu vùng xa 25.000 quyển tập. Tặng nhà tình nghĩa, tình thương và ủng hộ xây dựng hệ thống đường GTNT … với số tiền trên 256 triệu đồng.

II.2- Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 :
Căn cứ vào Nghị quyết đã được Cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2009, HĐQT đã chỉ đạo BGĐ giao cho các bộ phận trực thuộc tiến hành các công việc cụ thể như sau :

- Kết quả SXKD năm 2009 :

	TT
	CHỈ TIÊU
	TH 2008
	KH 2009
	TH 2009
	So sánh %

	
	
	
	
	
	TH 09/

TH 08
	TH 09/

 KH 09

	1
	Tổng doanh thu ( Tỉ đồng )
	156,792
	176,219
	190,392
	121
	108

	2
	Lợi nhuận trước thuế ( Tỉ đồng )
	15,379
	17,000
	15,509
	101
	91

	3
	Lợi nhuận sau thuế ( Tỉ đồng )
	13,387
	15,400
	14,130
	104
	94

	4
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế ( % )

· trên doanh thu

· trên vốn điều lệ 
	8,5

67,80
	8,4

38,5
	7,3

35,3
	87

52
	85

94

	3
	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ ( % )
	39,75
	22,0
	20,7
	52
	94


- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau :

+ Tổng lãi năm 2009 : 15.509.170.337 đồng.

+ Thuế TNDN phải nộp năm 2009 : 1.528.658.845đồng ( đã được miễn giảm 30% là 655.239.509 đồng ).

+ Lợi nhuận còn lại sau thuế 13.980.511.486 đồng được phân phối như sau :  

1. Trích để chi cổ tức cho cổ đông : 8.388.306.892 đồng ( bằng 60% LN sau thuế ).   Đã chi cổ tức cho cổ đông là 8.098.012.000 đồng bằng 20%/vốn điều lệ.


2. Trích quỹ đầu tư phát triển : 2.796.102.297 đồng ( bằng 20% LN sau thuế ).

3. Trích quỹ dự phòng tài chính : 699.025.574 đồng ( bằng 5% LN sau thuế ).

4. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.747.563.935 đồng ( bằng 12,5% LN sau thuế ).

5. Trích thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký : 349.512.788 đồng ( bằng 2,5% LN sau thuế ).

- Ban hành Qui trình công bố thông tin.

- Thực hiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 01/09/2009 ( được lấy ý kiến bằng văn bản ). Đến nay, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo số 55/TB-SGDHN v/v chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Cty CP VLXD Bến Tre.

- Thực hiện thủ tục các dự án đầu tư :

+ Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Mỹ Thạnh An ( xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre ), diện tích 6,8 ha, đã được UBND Thành phố Bến Tre phê duyệt đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng 1/500 ( QĐ số 1115/QĐ-UBND ngày 24/2/2010). Đang lập dự án đầu tư xây dựng cơ sơ hạ tầng kỹ thuật và thiết kế cơ sở, đồng thời đang triển khai lập phương án bồi thường GPMB khu tái định cư Mỹ Thạnh An. 

+ Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Phú Tân ( Phường Phú Tân, TP Bến Tre ), diện tích 15 ha, đang chờ thẩm định đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng 1/500.    

- Đầu tư mua mới 04 phương tiện vận tải ( thủy, bộ), 01 xe đào phục vụ cho công tác thi công xây dựng và bốc dở hàng hóa trị giá 3,145 tỉ đồng.    

- Thực hiện thủ tục xin phép khai thác mỏ cát Tân Phú ( trên sông Hàm Luông ) và Thành Thới A - Thành Thới B ( trên sông Cổ Chiên ). Đến nay đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 02 dự án đầu tư khai thác cát trên.

Các công việc trên đang được HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra. Tuy nhiên do thủ tục thực hiện kéo dài nên có chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu.  

* Tóm lại, trong năm 2009, HĐQT Cty đã hoàn thành tốt các chức trách của mình, kịp thời đưa ra những giải pháp giúp cho BGĐ chỉ đạo, điều hành đơn vị hoạt động khá tốt : giữ được nhịp tốc độ tăng trưởng, kinh doanh có lãi.  

II.3- Triển vọng và kế hoạch trong năm 2010 :
Chúng ta đã vượt qua năm 2009 đầy khó khăn trong bối cảnh suy giảm chung của nền kinh tế. Tuy nhiên phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Mục tiêu của đơn vị trong năm 2010 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tự khẳng định năng lực và vị thế của mình trên thương trường. Để thực hiện được điều đó, chúng ta phải nổ lực vượt qua rào cản không chỉ ở sự cạnh tranh gay gắt từ bên ngoài mà cả những rào cản từ nội tại. Đồng thời, phải biết tranh thủ nắm bắt cơ hội kinh doanh từ các chính sách vĩ mô của nhà nước.   

Từ mục tiêu đó, trong năm 2010, HĐQT Cty sẽ chỉ đạo BGĐ tập trung vào các vấn đề sau :

- Thực hiện đạt chỉ tiêu sau :

+ Tổng doanh thu : 203,678 tỉ đồng ( tăng 07% so với năm 2009 ).

+ Lợi nhuận trước thuế : 16 tỉ đồng ( tăng 03% so với năm 2009 ).

- Tiếp tục thực hiện các công việc dở dang của các dự án : 

+ Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Mỹ Thạnh An ( xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre ).

+ Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Phú Tân ( Phường Phú Tân, TP Bến Tre ). 

+ Dự án đầu tư khai thác mỏ cát Tân Phú ( trên sông Tiền ).

 + Dự án đầu tư khai thác mỏ cát Thành Thới A – Thành Thới B ( trên sông Cổ Chiên )

- Thực hiện thủ tục xin phép khai thác cát một số mỏ mới trên sông Tiền, sông Cổ Chiên, đầu tư bãi tiếp chuyển vật liệu và kho chứa hàng.

- Đẩy mạnh hoạt động thi công xây dựng, san lấp mặt bằng.

- Trên cơ sở phương hướng 05 năm 2008 - 2012, trong năm nay sẽ thực hiện một số công việc sau : 


+ Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất văn phòng và các phương tiện phục vụ quản lý nhằm theo kịp qui mô hoạt động và phát triển của đơn vị.


+ Trang bị thêm phương tiện vận tải thủy bộ và thi công cơ giới để phục vụ hoạt động SXKD.


+ Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch xây dựng không nung.


III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC :

III.1- Báo cáo tình hình tài chính :


a/ Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán :

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2008
	Năm 2009
	So sánh ( %)

	01
	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	25,15
	14,54
	58

	02
	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	%
	55,67
	26,78
	48

	03
	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	8,62
	7,47
	87,66

	04
	Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	0,24 
	0,95
	395,83

	
	Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	1,95 
	2,32
	118,97




b/ Những biến động ( những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động ) : 


Từ đầu cuối năm 2008, kinh tế Việt Nam từ lạm phát chuyển sang giảm phát. Từ chính sách ưu tiên kiềm chế lạm phát, Chính phủ chuyển hướng sang ngăn chặn suy giảm thông qua việc triển khai các gói kích thích kinh tế. Trong đó có giải pháp giảm thuế GTGT một số mặt hàng, dịch vụ từ 10% xuống còn 5%. Đối với Cty chúng ta, việc này có tác dụng tích cực là đã kích cầu, giúp chúng ta đẩy mạnh được hoạt động SXKD ( tăng mạnh sản lượng ). Song bên cạnh đó, lại ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD vì đầu vào được giảm thuế nhưng đầu ra không giảm ( hoạt động khai thác cát, thi công xây dựng ). Cụ thể, các khoản nộp ngân sách phát sinh trong năm là 18,114 tỉ đồng ( kế hoạch là  9,697 tỉ đồng ) tăng 87% so với KH.   


Do đó, lợi nhuận thực hiện của năm 2009 chỉ đạt 15,509 tỉ đồng/17 tỉ đồng ( đạt 91,22% so với kế hoạch ).    



c/ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009 :

- Tổng cộng tài sản : 96.099.294.217 đồng.

- Vốn chủ sở hữu : 52.187.283.001 đồng.



d/ Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : 

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, tháng 03/2009, Cty đã phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 19.751.250.000 đồng lên 40.490.060.000 đồng.



e/ Tổng số cổ phiếu theo từng loại :

Tổng số có 4.049.006 cổ phiếu ( Bốn triệu, không trăm bốn mươi chín ngàn, không trăm lẻ sáu cổ phiếu ) đều là cổ phiếu thường. Không có cổ phiếu ưu đãi.



f/ Tổng số trái phiếu đang lưu hành ( trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi … ) : 

Không có.



g/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 

4.049.006 cổ phiếu ( Bốn triệu, không trăm bốn mươi chín ngàn, không trăm lẻ sáu cổ phiếu ) đang lưu hành đều là cổ phiếu thường.



h/ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ : 

Không có.



i/ Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn : 

Cổ tức năm 2009 là 20%/vốn điều lệ, tức 2.000 đồng/10.000 đồng vốn góp. Mức cổ tức năm 2009 như này là đạt theo dự kiến mà HĐQT đã trình bày trước cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2009. Tuy nhiên, so với năm trước có thấp hơn do Cty vừa tăng vốn để thực hiện mua sắm thiết bị và một số dự án đầu tư. Các dự án này đang trong giai đoạn làm thủ tục nên chưa đem lại hiệu quả ngay trong năm 2009.   

III.2- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 :
Đầu năm 2009, khi những chấn động của cơn bảo khủng hoảng kinh tế tác động đến Việt Nam, các doanh nghiệp đứng trước thử thách lớn cần phải vượt qua là làm thế nào để tồn tại. Cty chúng ta cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Kết quả hoạt động SXKD của quí I/2009 chỉ bằng 01 tháng của năm 2008 do sức mua trên thị trường giảm mạnh. Khi các gói kích thích kinh tế được Chính phủ triển khai phát huy tác dụng đã thúc đẩy được tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta khôi phục lại hoạt động trong những tháng còn lại. Tuy nhiên, chúng ta cũng đứng trước những khó khăn từ các biện pháp kích thích kinh tế như chính sách thuế thay đổi liên tục, giá VLXD thường xuyên biến động theo chiều hướng giảm. Những yếu tố này đã làm cho lĩnh vực thi công xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn. 

Trước diễn biến của thị trường như trên, BGĐ Cty đã có những bước đi thích hợp để hoạt động của đơn vị ổn định, khắc phục khó khăn hoàn hoàn thành các mục tiêu của NQ Đại hội đồng cổ đông đề ra.     

- Tổng doanh thu : 190,392 tỉ đồng đạt 108% KH, tăng 21% so với năm 2008.


- Tổng lợi nhuận trước thuế : 15,509 tỉ đồng đạt 91% KH, tăng 1% so với năm 2008.

- Làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước theo luật định.

Cụ thể điểm qua các hoạt động chính như sau :

a/ Hoạt động kinh doanh VLXD :


Năm 2009, đơn vị tiếp tục chính sách chọn lọc những khách hàng có uy tín và năng lực làm đối tác, thực hiện chính sách giao dịch với khách hàng một cách có chọn lọc và thắt chặt các điều khoản thanh toán để duy trì hoạt động kinh doanh được ổn định, đồng thời hạn chế thấp nhất rủi ro về tài chánh. Nắm bắt nhu cầu tăng cao của thị trường xây dựng trong tỉnh phục vụ cho đầu tư SX, chỉnh trang đô thị sau khi cầu Rạch Miễu hoàn thành. Trong chỉ đạo và điều hành đã đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn, khai thác triệt để mọi thế mạnh của mình, năng động trong công tác thị trường nên đã thu hút thêm nhiều khách hàng nhất là khu vực xây dựng dân dụng, tranh thủ các mối quan hệ khắn khít với nhà sản xuất để tạo ổn định nguồn hàng. Chú trọng công tác dự báo để có những quyết định đem lại hiệu quả cao. Đồng thời, nhằm mở rộng thị phần, phục vụ tận tay người tiêu dùng, Cty đã mở thêm cửa hàng bán lẻ VLXD ở địa chỉ 206 Hùng Vương, Phường 3, TP Bến Tre.  


Kết quả hoạt động kinh doanh VLXD năm 2009 như sau :


- Doanh số mua vào : 82,254 tỉ đồng đạt 92% KH, tăng 1% so với năm 2008.


- Doanh số bán ra : 77,149 tỉ đồng đạt 89% KH, giảm 3% so với năm 2008.


Như đã trình bày ở trên, số liệu về mặt giá trị không đạt kế hoạch do giá VLXD trong năm giảm. Tuy nhiên về mặt sản lượng, hầu hết các mặt hàng đều đạt kế hoạch. 

b/ Hoạt động khai thác cát :

Hoạt động khai thác năm nay gặp nhiều khó khăn so với các năm trước. Ngoài việc cạnh tranh gay gắt từ các địa bàn lân cận, bơm hút cát trái phép, còn việc một số người dân bị kích động cản trở, tạo dư luận không tốt cho hoạt động khai thác cát. Bên cạnh đó, để kiểm soát việc xuất khẩu cát, trong năm có rất nhiều đoàn kiểm tra từ TW đến địa phương mặc dù đơn vị không có tham gia xuất khẩu cát. Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, trong quí I/2009 hoạt động khai thác cát gần như tê liệt. Để tháo gỡ những khó khăn này, Cty chủ động mở rộng nguồn tiêu thụ ở các tỉnh bạn như Tiền giang, Long an, TP HCM. Song song đó, tăng cường công tác quản lý ở các mỏ, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác. Tập thể CB CNV Trạm Khai thác cát phấn đấu rất cao để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm, đơn vị đã tiến hành làm thủ tục xin phép khai thác 02 mõ cát mới là : Tân Phú ( sông Tiền ), Thành Thời A – Thành Thới B ( sông Cổ Chiên ). Đến nay đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, đang tiếp tục hoàn tất thủ tục xin phép khai thác.  

- Sản lượng khai thác : 4,096 triệu m3 đạt 164% KH, tăng 34% so với năm 2008.

- Doanh thu : 64,798 tỉ đồng đạt 154% KH, tăng 23% so với năm 2008.

c/ Hoạt động sản xuất VLXD :

* Hoạt động SX gạch nung :

Hoạt động SX gạch năm nay có nhiều tiến bộ, không còn xảy ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu ( đất sét ), lượng đất dự trữ ( 800 m3 ) đủ đáp ứng nhu cầu SX trong mùa mưa bão. Công tác lên kế hoạch và điều hành sản xuất, phân công lao động và điều phối nhân lực tốt hơn. Tuy nhiên, công tác quản lý chất lượng sản phẩm có lúc chưa được quan tâm đúng mức.

- Sản lượng sản xuất : 2,735 triệu viên đạt 122% KH, tăng 39% so với năm 2008.

- Sản lượng tiêu thụ : 1,960 triệu viên đạt 131% KH, giảm 2% so với năm 2008.

- Doanh thu : 577,504 triệu đồng đạt 65% KH, giảm 23% so với năm 2008.

Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ và doanh thu gạch đạt thấp là do hiện nay Cty đang đẩy mạnh hoạt động thi công xây dựng nên gạch sản xuất chủ yếu để phục vụ nội bộ, lượng đưa ra thị trường rất ít.

* Hoạt động SX tole, xà gồ thép :
Hoạt động SX tole, xà gồ thép không đạt kế hoạch đã đề ra do nhu cầu thị trường tụt giảm vì có nhiều sản phẩm thay thế và sản lượng bị chia nhỏ vì ngày càng có thêm nhiều xưởng tole mới mở. Tuy nhiên, cũng giống như SX gạch nung, SX tole, xà gồ đã phục vụ hiệu quả cho hoạt động thi công xây dựng.   

- Sản lượng sản xuất : 19.545 m đạt 78% KH, giảm 16% so với năm 2008.

- Sản lượng tiêu thụ : 19.545 m đạt 78% KH, giảm 16% so với năm 2008.

- Doanh thu : 970,153 triệu đồng đạt 77% KH, giảm 30% so với năm 2008.


d/ Hoạt động san lấp mặt bằng và thi công xây dựng công trình :

Hoạt động san lấp mặt bằng và thi công xây dựng công trình đã đáp ứng được ý đồ  của HĐQT và BGĐ Cty là mở rộng hoạt động của đơn vị trên cơ sở tận dụng những lợi thế có sẳn, các hoạt động có cùng lĩnh vực hổ trợ nhau phát triển. Đặc biệt là trong những thời điểâm khó khăn của năm 2009, chính hoạt động này đã giúp các hoạt động khác của Cty được ổn định. Đồng thời hiệu quả của hoạt động thi công xây dựng san lấp mặt bằng bổ sung cho các hoạt động gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, đơn vị đã tạo được uy tín trên lĩnh vực thi công xây dựng và san lấp mặt bằng thông qua các công trình lớn đã và đang nhận thi công như : san nền mở rộng cụm CN An Hiệp, san nền và thi công cổng tường rào Sân Vận động tỉnh, công trình cải tạo NTLS tỉnh Bến Tre, trụ sở LĐLĐ TP Bến Tre, trụ sở Bảo Minh Bến Tre, … 

Kết quả hoạt động san lấp, thi công xây dựng trong năm năm 2009 : Cty đã ký kết hợp đồng với các chủ đầu về thi công xây dựng và san lấp mặt bằng trong năm với tổng giá trị trên 80 tỷ dồng, đã thực hiện khối lượng hoàn thành được chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào sử dụng với giá trị quyết toán là 41,878 tỉ đồng đạt 105% KH 2009, tăng 123% so với năm 2008.

e/ Hoạt động đầu tư :

* Thực hiện nghị quyết Đai hội cổ đông thường niên 2009, BGĐ đã đầu tư mua mới 04 phương tiện vận tải, 01 xe đào trị giá 3,145 tỉ đồng để nâng cao năng lực kinh doanh và tiến hành các thủ tục xin phép đầu tư theo qui định của pháp luật các dự án : 

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Mỹ Thạnh An ( xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre ) với diện tích 6,8 ha.

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Phú Tân ( Phường Phú Tân, TP Bến Tre ) với diện tích 15 ha. 

- Dự án đầu tư khai thác mỏ cát Tân Phú ( trên sông Tiền ).

- Dự án đầu tư khai thác mỏ cát Thành Thới A – Thành Thới B ( trên sông Cổ Chiên )

Nhìn chung tiến độ thực hiện các thủ tục xin phép đầu tư các dự án này chậm so dự kiến. Sẽ tiếp tục hoàn tất thủ tục trong năm 2010.

- Việc đầu tư vốn vào một số doanh nghiệp khác, đầu tư trạm trộn bê tông tươi chưa thực hiện.     

III.3- Những tiến bộ Công ty đã đạt được :


- Công tác ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý doanh nghiệp được chú trọng.

- Mạnh dạn tinh gọn sắp xếp lại nhân sự. Hoàn thiện chính sách trả lương cho người lao động theo kết quả lao động góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

 
- Thực hiện tốt chính sách đối với khách hàng : chọn lọc những khách hàng có uy tín và năng lực làm đối tác, thực hiện chính sách giao dịch với khách hàng một cách có chọn lọc và thắt chặt các điều khoản thanh toán để duy trì hoạt động kinh doanh được ổn định, hạn chế thấp nhất rủi ro về tài chánh. Đồng thời cải tiến các phương thức giao dịch theo hướng tạo thuận lợi cho khách hàng.


- Mở rộng hoạt động SXKD đúng hướng. Hoạt động thi công xây dựng, san lấp mặt bằng đã tác động tích cực đến các hoạt động khác. Đầu tư có chọn lọc nên đem lại hiệu quả.  

III.4- Kế hoạch SXKD năm 2010 :

	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾ HOẠCH NĂM 2009
	THỰC HIỆN NĂM 2009
	KẾ HOẠCH NĂM 2010
	So sánh ( % )

	
	
	
	
	
	
	TH 09/ 
TH 08
	TH 09/ 
KH 09
	KH 10/
TH 09

	A- CHỈ TIÊU TỔNG HỢP : 

	1
	Tổng doanh thu
	1000ñ
	176.219.400
	190.392.268
	203.677.800
	121%
	108%
	107%

	2
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	1000ñ
	17.000.000
	15.509.170
	 16.000.000
	101%
	91%
	103% 

	3
	Số phải nộp ngân sách
	1000ñ
	9.697.000
	18.114.201
	17.862.362 
	159%
	187%
	99% 

	 B- CHỈ TIÊU CỤ THỂ :

	I./ KINH DOANH VLXD

	1
	Giá trị hàng hoá mua vào
	1000đ
	89.516.000
	82.254.765
	88.439.000
	101%
	92%
	108%

	2
	Doanh thu 
	1000đ
	86.585.000
	77.149.269 
	82.163.000
	97%
	89%
	106%

	3
	Thu nhập khác trong KD
	
	
	2.264.774
	2.100.000
	
	
	93%

	4
	Doanh thu bán để SD nội bộ 
	1000đ
	
	
	8.896.000
	
	
	

	II./ KHAI THÁC CÁT

	1
	Giá trị sản lượng khai thác
	1000đ
	36.225.000
	57.169.266
	47.397.000
	129%
	158%
	83%

	2
	Sản lượng khai thác
	m3
	2.500.000
	4.096.468
	3.300.000
	134%
	164%
	81%

	3
	Doanh thu
	1000đ
	42.186.400
	64.798.352
	53.997.000
	123%
	154%
	83%

	III./ SẢN XUẤT GẠCH

	1
	Giá trị sản lượng SX
	1000đ
	1.124.000
	1.372.550
	1.428.000
	139%
	122%
	104%

	2
	Sản lượng SX
	1000v
	2.500
	2.735
	2.800
	119%
	109%
	102%

	3
	Sản lượng tiêu thụ
	1000v
	1.500
	1.960
	2.000
	98%
	131%
	102%

	4
	Doanh thu
	1000đ
	886.000
	577.504
	1.120.000
	77%
	65%
	194%

	5
	Doanh thu bán để SD nội bộ 
	1000đ
	
	
	400.800
	
	
	

	IV./ SẢN XUẤT TOLE, XÀ GỒ

	1
	Giá trị sản lượng SX
	1000đ
	1.351.000
	1.371.691
	1.382.000
	103%
	102%
	101%

	2
	Sản lượng SX
	m
	25.000
	19.545
	20.000
	84%
	78%
	102%

	3
	Sản lượng tiêu thụ
	m
	25.000
	19.545
	16.000
	84%
	78%
	82%

	4
	Doanh thu
	1000đ
	1.267.000
	970.153
	1.147.000
	70%
	77%
	118%

	5
	Doanh thu bán để SD nội bộ 
	1000đ
	
	
	263.000
	
	
	

	V./ VẬN TẢI HÀNG HÓA

	1
	Doanh thu
	1000đ
	2.895.000
	1.253.824
	2.091.000
	68%
	43%
	167%

	VI./ THI CÔNG SAN LẤP, XÂY DỰNG

	1
	Doanh thu
	1000đ
	40.000.000
	41.878.391
	50.000.000
	223%
	105%
	119%

	VII./ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KHÁC

	1
	Doanh thu
	1000đ
	2.400.000
	1.500.000
	1.500.000
	95%
	63%
	100%

	C- LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG :

	1
	Lao động
	Người
	142
	140
	145
	105%
	99%
	104%

	2
	Tiền lương bq/người/tháng
	1000đ
	2.947
	2.900
	3.500
	94%
	98%
	121%

	3
	Tổng quỹ lương
	1000đ
	5.022.927
	5.037.000
	6.090.000
	99%
	100%
	121%


Năm 2010, BGĐ tập trung vào các vấn đề sau :

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách bán hàng ngày càng phù hợp với thực tế của đơn vị và thị trường theo phương châm kinh doanh có hiệu quả đồng thời giảm thiểu rủi ro.


- Trên cơ sở nghiên cứu thị trường tiến hành đầu tư và mở rộng sản xuất và kinh doanh các mặt hàng VLXD ( như dầu tư dây chuyền SX gạch không nung ), đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng trang trí nội, ngoại thất như  : sơn, gạch men …  


- Chú trọng công tác cải tiến công nghệ, qui trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm do Cty sản xuất. 


- Tăng cường hoạt động thi công san lấp và xây dựng trên cơ sở có chọn lọc những công trình phù hợp với năng lực của đơn vị và có nguồn vốn tốt.


- Đầu tư thiết bị khai thác cát, tiếp tục thăm dò và xin giấy phép khai thác mõ cát san lấp trên sông Mỹ Tho, Cổ Chiên. 


- Hoàn thiện chính sách tiền lương trên cơ sở gắn liền với hiệu quả công việc.

- Trước việc qui mô SXKD ngày càng được mở rộng, bộ máy hiện hữu có dấu hiện quá tải, không theo kịp công việc. Do đó phải tiến hành củng cố, bổ sung nhân sự các bộ phận nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động SXKD của đơn vị kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần nâng cao hiệu quả làm việc.


- Tiếp tục thực hiện các dự án còn dang dở của năm 2009 chuyển sang.


- Xây dựng trụ sở mới đảm bảo phục vụ cho hoạt động đơn vị.  

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH :


Xem Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán kèm theo báo cáo này ( Phụ lục 1).

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN :

V1- Kiểm toán độc lập :

a/ Đơn vị kiểm toán độc lập : 

Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ( VIETVALUES® ). Địa chỉ : 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

b/ Ý kiến kiểm toán độc lập : 

Xem Báo cáo Kiểm toán kèm theo báo cáo này ( Phụ lục 2 ). 

c/ Các nhận xét đặc biệt ( thư quản lý ) : 

Không có.

V2- Kiểm toán nội bộ : 

Cty chưa có tổ chức kiểm toán nội bộ. 

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIỆN QUAN :


VI.1- Cty khác nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Cty : 

Không có.  


VI.2- Cty khác có trên 50% vốn cổ phần do Cty nắm giữ : 

Không có.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ :


VII.1- Cơ cấu tổ chức của Cty 

Xem sơ đồ tổ chức kèm theo báo cáo này ( Phụ lục 3 ).


VII.2- Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban điều hành :
Ban Giám đốc Cty gồm 03 thành viên trong đó có 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc. Cụ thể như sau :

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn

	01 
	Ngô Hữu Tài
	1961
	Nam
	Giám đốc
	Cử nhân Kinh tế

	02
	Phan Quốc Thông
	1965
	Nam
	Phó Giám đốc
	Cử nhân Kinh tế

	03
	Lê Văn Thinh
	1956
	Nam
	Phó Giám đốc
	Trung cấp Thống kê


VII.3- Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm : 

Không có.

VII.4- Quyền lợi của Ban Giám đốc ( Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc ) :

Tổng cộng các khoản thu nhập của BGĐ là : 498.730.136 đồng. Cụ thể :

Đơn vị tính : đồng

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Tổng cộng
	Trong đó :

	
	
	
	
	Lương
	Tiền ăn

 giữa ca 
	Thưởng

	01 
	Ngô Hữu Tài
	Giám đốc
	203.762.712
	103.639.900
	2.520.000
	97.602.812

	02
	Phan Quốc Thông
	P. Giám đốc
	149.728.712
	74.435.700
	2.520.000
	72.773.012

	03
	Lê Văn Thinh
	P. Giám đốc
	145.238.712
	74.435.700
	3.030.000
	67.773.012

	
	Cộng
	
	498.730.136
	252.511.300
	8.070.000
	238.148.836


VII.5- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động : 

a/ Tình hình lao động :

- Đến ngày 31/12/2009, tổng số CB CNV của Cty là 141 người ( nam : 117 người, nữ : 24 người ). Phân bố như sau : 

	Bộ phận
	Năm 2008
	Năm 2009
	So sánh

	
	
	
	Lượng
	Tỉ lệ 

	Ban Giám đốc
	03 người
	03 người
	
	

	Phòng Tổ chức  - Hành chánh
	04 người
	06 người
	+2 người
	+50%

	Phòng Kế toán
	07 người
	07 người
	
	

	Phòng Kinh doanh
	53 người
	61 người
	+8 người
	+15%

	Phòng Kỹ thuật – Xây dựng
	12 người
	15 người
	+3 người
	+25%

	Phân xưởng SX Gạch
	26 người
	24 người
	-2 người
	-8%

	Trạm Khai thác cát
	26 người
	25 người
	-1 người
	-4%

	Cộng
	131 người
	141 người
	+8 người
	+7,6%


- Trình độ chuyên môn như sau : Đại học 19 người, Trung cấp 22 người, thợ bậc 4/7 trở lên 07 người, lao động phổ thông 93 người.

b/ Chính sách đối với người lao động : 

100% người lao động có ký kết hợp đồng lao động ( hợp đồng dài hạn 96 người, hợp đồng ngắn hạn 42 người ). Cty đã thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo qui định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2009 ( bao gồm lương và các khoản khác ) là 3,5 triệu đồng/người/tháng.

VII.6- Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng : 

Không có. 

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY :

VIII.1- Hội đồng Quản trị/Chủ tịch và Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên :



a/ Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban Kiểm soát :


- HĐQT Cty gồm 05 thành viên trong đó có : 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 thành viên độc lập không tham gia điều hành. Cụ thể như sau :

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn

	01 
	Ngô Hữu Tài
	1961
	Nam
	Chủ tịch
	Cử nhân Kinh tế

	02
	Phan Quốc Thông
	1965
	Nam
	Phó Chủ tịch
	Cử nhân Kinh tế

	03
	Lê Văn Thinh
	1956
	Nam
	Thành viên
	Trung cấp Thống kê

	04
	Lê Thị Nguyệt Phượng
	1959
	Nữ
	Thành viên
	Trung cấp Kế toán

	05
	Lê Đình Nhiên
	1962
	Nam
	Thành viên
	Tốt nghiệp THPT


- Ban Kiểm soát Cty gồm 03 thành viên trong đó có 01 Trưởng ban. Cụ thể như sau :

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn

	01
	Lê Quốc Cường
	1976
	Nam
	Trưởng ban
	Cử nhân Kinh tế

	02
	Lê Xuân Lâm
	1948
	Nam
	Thành viên
	Cao cấp Chính trị

	03
	Huỳnh Hữu Phúc
	1972
	Nam
	Thành viên
	Cử nhân Kinh tế


b/ Hoạt động của HĐQT : 

HĐQT Cty hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế Quản trị Cty và Luật Doanh nghiệp. Trong năm HĐQT công ty hoàn thành các chức trách của mình, tạo điều kiện thuận lợi giúp BGĐ điều hành hoạt động của đơn vị thực hiện các chỉ tiêu do Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra ( như nội dung báo cáo ở mục II ).



c/ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành :

Thực hiện tốt vai trò thành viên độc lập. 

d/ Hoạt động của Ban Kiểm soát : 

02/03 thành viên trong BKS hoạt động kiêm nhiệm nên việc thực hiện công tác kiểm soát của mình còn hạn chế. Trong năm, BKS đã tiến hành họp định kỳ 04 phiên và tham gia đầy đủ các cuộc họp do HĐQT mời.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình hoạt động thực tế của Cty trong năm 2009, BKS tổ chức thực hiện việc kiểm soát trên tất cả các mặt hoạt động của HĐQT, BGĐ và các bộ phận trực thuộc ( có báo cáo riêng ).

e/ Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký công ty : 

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 vào ngày 18/04/2009; thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký Cty ( 09 người ) được trích bằng 2,5%/ lợi nhuận sau thuế là 353.254.367 đồng ( Ba trăm năm mươi ba triệu, hai trăm năm mươi bốn ngàn, ba trăm sáu mươi bảy đồng ). Đã chi 350.503.000 đồng ( Ba trăm năm mươi triệu, năm trăm lẻ ba ngàn đồng chẵn ). Cụ thể :

Đơn vị tính : đồng
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Thù lao được hưởng

	01
	Ngô Hữu Tài
	Chủ tịch HĐQT
	70.155.000

	02
	Phan Quốc Thông
	Phó Chủ tịch HĐQT
	58.462.000

	03
	Lê Thị Nguyệt Phượng
	Thành viên HĐQT
	46.770.000

	04
	Lê Văn Thinh
	Thành viên HĐQT
	34.987.000

	05
	Lê Đình Nhiên
	Thành viên HĐQT
	34.987.000

	06
	Lê Quốc Cường
	Trưởng BKS
	34.987.000

	07
	Lê Xuân Lâm
	Thành viên BKS
	23.385.000

	08
	Huỳnh Hữu Phúc
	Thành viên BKS
	23.385.000

	09
	Nguyễn Thanh Huy
	Thư ký Cty
	23.385.000

	
	Cộng
	
	350.503.000




f/ Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty :

Có 07/08 thành viên HĐQT, BKS đã được cấp chứng chỉ về quản trị Cty.

g/ Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ cổ phần/ vốn góp của thành viên HĐQT :

	TT
	Họ và tên
	Đầu kỳ 
	Cuối kỳ

	
	
	Số cổ phần
	Tỉ lệ (%)
	Số cổ phần
	Tỉ lệ (%)

	01 
	Ngô Hữu Tài (SCIC )
	1.007.313
	51,00
	2.014.626
	49,76

	
	Ngô Hữu Tài ( cá nhân )
	84.629
	4,28
	157.226
	3,88

	02
	Phan Quốc Thông
	31.766
	1,61
	67.565
	1,67

	03
	Lê Văn Thinh
	81.629
	4,13
	81.629
	2,02

	04
	Lê Thị Nguyệt Phượng
	23.705
	1,20
	50.731
	1,25

	05
	Lê Đình Nhiên
	57.937
	2,93
	57.937
	1,43

	
	Cộng
	1.286.979
	65,16
	2.429.714
	60,00


h/ Thông tin về các giao dịch cổ phiếu Cty của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát và những người liên quan đến các đối tượng nói trên : 


- Những thay đổi về số lượng cổ phần Cty của các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ và người có liên quan đến các đối tượng trên là do mua thêm ở đợt Cty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ vào tháng 03/2009. 


- Những thay đổi về số lượng cổ phần Cty của cổ đông lớn :



+ Sau khi Cty phát hành thêm cổ phiếu, số cổ phần do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ( SCIC ) nắm giữ là 2.014.626 cổ phần ( chiếm tỉ lệ 49,76% vốn điều lệ ).    

+ Ngoài SCIC, Cty không có cổ đông khác nắm giữ trên 5% vốn điều lệ. 

VIII.2- Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn :

a/ Cổ đông góp vốn nhà nước :

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ( SCIC ), sở hữu 2.014.626 cổ phần, trị giá 20.146.260.000 đồng, tương ứng 49,76%/ vốn điều lệ.

b/ Cổ đông góp vốn sáng lập :

	TT
	Cổ đông
	Địa chỉ 
	Số cổ phần 
	Trị giá 

( 1.000 đồng )
	Tỉ lệ 

(%)

	01
	SCIC ( đại diện quản lý vốn là Ông Ngô Hữu Tài )
	15A Trần Khánh Dư, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
	2.014.626
	20.146.260
	49,76

	02
	Ngô Hữu Tài
	E6 Khu phố 5, Phường Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	157.226
	1.572.260
	3,88

	03
	Lê Văn Thinh
	391C3, Khu phố 3, Phường Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	81.629
	816.290
	2,02

	04
	Lê Đình Nhiên
	81/2A Nguyễn Huệ, Phường 4, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	57.937
	579.370
	1,43

	
	CỘNG
	
	2.311.418
	23.114.180
	57,09


VIII.2- Cổ đông góp vốn nước ngoài : 

Không có.

                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
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